TUẦN 25:
TIẾT 91:
TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH; CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
(Tự học có hướng dẫn)

I. Mục tiêu cần đạt: 
Giúp HS: 
- Nắm được mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận chứng minh.
- Ôn lại những kiến thức cần thiết (về tạo lập văn bản, về văn bản lập luận chứng minh,…) để việc học cách làm bài có cơ sở chắc chắn hơn.
- Bước đầu nắm được cách thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận chứng minh, những điều cần lưu ý và những lỗi cần tránh trong lúc làm bài.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: đọc SGK , SGV, tài liệu tham khảo, soạn giáo án, ĐDDH.
- Học sinh: Tự học theo hướng của GV; đọc SGK, chuẩn bị bài mới.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động:
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ: 
- Bố cục của bài văn nghị luận gồm có mấy phần? Kể ra và nêu tác dụng của các phần đó.
- Để xác lập luận điểm trong từng phần và mối quan hệ giữa các phần, người ta có thể sử dụng các phương pháp lập luận nào?
3.Giới thiệu bài mới: 
Trong cuộc sống hàng ngày, khi cần chứng minh cho ai đó tin rằng lời nói của mình là lời nói thật hoặc sự việc có thật thì ta phải biết làm gì? Chứng minh hay giải thích? Vậy thế nào là lập luận chứng minh, cách thức để làm một bài văn lập luận chứng minh như thế nào?  Các em sẽ tìm được lời giải đáp qua tiết học hôm nay. 

	Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích và phương pháp chứng minh
1. Hãy nêu ví dụ và cho biết: Trong đời sống, khi nào người ta cần chứng minh?
- Trong đời sống, một khi bị nghi ngờ, hoài nghi, chúng ta đều có nhu cầu chứng minh sự thật.
2. Khi cần chứng minh cho ai đó tin rằng lời nói của em là thật, em phải làm như thế nào?
- Em phải tìm những dẫn chứng để chứng tỏ lời nói của mình là sự thật (ví dụ: khi đưa ra tấm chứng minh thư là chứng minh tư cách công dân; khi đưa ra giấy khai sinh là đưa ra bằng chứng về ngày sinh,… Khi chứng minh 1 điều gì đó ta nói là thật, thì ta dẫn sự việc ấy ra, dẫn người chứng kiến việc ấy).
3. Từ đó em rút ra nhận xét: Thế nào là chứng minh?
- Chứng minh là đưa ra bằng chứng để chứng tỏ 1 ý kiến (luận điểm) nào đó là chân thực.
- GV gọi HS đọc văn bản “Đừng sợ vấp ngã” 
- HS đọc văn bản trang SGK/41.
4.  Luận điểm cơ bản của bài văn này là gì?
- Luận điểm: Đừng sợ vấp ngã.
5. Hãy tìm những câu mang luận điểm đó?
- Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ (luận điểm xuất phát)
- Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại (luận điểm kết luận)
6. Để khuyên người ta “đừng sợ vấp ngã” , bài văn đã lập luận như thế nào?  
- Bài văn đã dẫn chứng từ những sự việc của người bình thường  những sự việc của các vĩ nhân ai cũng có thể 1 lần vấp ngã.
- Từ dẫn chứng về sự vấp ngã nói trên , đề bài đã dẫn đến 1 kết luận “đừng sợ vấp ngã”.
7. Các sự thật được dẫn ra có đáng tin không?
- Rất đáng tin.
8. Qua đó, em hiểu phép lập luận chứng minh là gì?
- Chứng minh là 1 phép lập luận dùng những lí lẽ , bằng chứng chân thực , đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới (cần được chứng minh) là đáng tin cậy.
9. Tóm lại, để làm 1 bài văn chứng minh thì chúng ta cần phải làm như thế nào?
- Chọn những dẫn chứng thuyết phục đã được nhiều người thừa nhận.
10. Trước tư tưởng “Đừng sợ vấp ngã”, người đọc sẽ thầm thắc mắc: Tại sao lại không sợ? Và bài văn đã trả lời, tức là bài văn đã biết làm điều gì để người đọc khỏi thắc mắc?
- Chứng minh chân lí vừa nêu cho sáng tỏ vì sao mà không sợ vấp ngã.
11. Như vậy, bài viết đã nêu ra mấy ý?
- 2 ý : a) Vấp ngã là thường và lấy ví dụ mà ai cũng có kinh nghiệm để chứng minh.
           b) Những người nổi tiếng cũng từng vấp ngã, nhưng vấp ngã không gây trở ngại cho họ trở thành nổi tiếng. Bài viết cũng đã nêu ra 5 danh nhân mà ai cũng phải thừa nhận.
12. Kết bài, bài viết đã nêu ra cái đáng sợ hơn vấp ngã. Theo em, đó là cái gì?
- Sự thiếu cố gắng.
13. Tóm lại, Trong đời sống, người ta dùng cái gì để chứng tỏ 1 điều gì đó là đáng tin. Trong văn nghị luận, chứng minh là 1 phép lập luận như thế nào? Các lí lẽ, bằng chứng trong phép lập luận chứng minh phải như thế nào?
- HS đọc phần ghi nhớ SGK/42.
Hoạt động 2: Các bước làm bài văn lập luận chứng minh
a. Tìm hiểu đề:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- HS đọc
- Đề bài không yêu cầu phân tích câu tục ngữ mà đòi hỏi người viết phải nhận thức chính xác tư tưởng được chứa đựng trong câu tục ngữ ấy và chứng minh tư tưởng đó là đúng đắn.
1. Theo em “chí” và “nên” nghĩa là gì? 
HS: 
- Chí có nghĩa là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì  Chí là ý muốn bền bỉ theo đuổi một việc gì tốt đẹp.
- Nên có nghĩa là kết quả, là thành công 
2. Từ đó hãy cho biết câu tục ngữ khẳng định điều gì?
HS:  Câu tục ngữ khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của chí trong cuộc sống Ai có các điều kiện trên thì sẽ thành công trong sự nghiệp.
3. Sau khi học bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh, em thấy muốn chứng minh thì ta có những cách lập luận nào?
HS: Một là nêu dẫn chứng xác thực, hai là nêu lí lẽ.
GV: cho HS đọc những lí lẽ, dẫn chứng mà SGK đã gợi ý.
HS: Đọc SGK/48,49
4. Em có suy nghĩ gì về câu tục ngữ này?
HS: Một người có thể đạt tới thành công, tới kết quả được không nếu không theo đuổi một muc đích, một lí tưởng tốt đẹp nào?
5. Có thể nêu thêm những lí lẽ, dẫn chứng nào?
HS: Tấm gương bền bỉ của những HS nghèo vượt khó, những người lao động, vận động viên, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, … không chịu lùi bước trước khó khăn, thất bại.
2. Lập dàn bài:
6. Một văn bản nghị luận thường gồm mấy phần chính? Đó là những phần nào?
HS: 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
7.  Bài văn chứng minh có nên đi ngược lại qui luật chung đó hay không?
HS:  Vẫn có 3 phần như thế.
8. CHTL: Lập dàn ý cho đề bài “Có chí thì nên”
HS: Từng nhóm thảo luận và cử đại diện trình bày ý kiến của mình.
+ HS đọc
(Sau đó, cho HS đọc phần dàn bài tham khảo, SGK/49 và phần dàn bài chi tiết mà GV đã chuẩn bị sẵn) 
Lưu ý: 
- Khác với SGK thí điểm thì SGK đại trà không yêu cầu Mở bài phải có định hướng chứng minh (HS tuỳ ý làm bài).
- Phần diễn giải vẫn được gợi ý trong bài Luyện tập lập luận chứng minh (trang 51). Do đó, đối với những câu nhận định có từ khó thì ta nên có phần giải thích ngắn (diễn giải)








3. Viết bài:
* Viết Mở bài:
- Cho HS đọc các đoạn Mở bài ở mục 3 (SGK/49)
- HS đọc
9.  Khi viết Mở bài có cần lập luận không?
HS: Có
10. Ba cách Mở bài khác nhau về cách lập luận như thế nào?
HS:
- Cách 1: Đi thẳng vào vấn đề
- Cách 2: Suy từ cái chung đến cái riêng
- Cách 3: Suy từ tâm lí con người
HS: Yêu cầu của Mở bài là nêu luận điểm cần được chứng minh 3 cách trên đều phù hợp với yêu cầu của bài.
11. Các cách Mở bài ấy có phù hợp với yêu cầu của bài không?
- Cho HS tập viết 1 Mở bài khác với 3 cách trong SGK (có thể mở bài theo lối tương đồng, phản đề hoặc nêu xuất xứ hoàn cảnh …)
*  Viết Thân bài:
- HS làm bài trên bảng và GV sửa chữa
12. Làm thế nào để đoạn đầu tiên của Thân bài liên kết với Mở bài?
HS: Trước hết phải có từ ngữ chuyển đoạn, tiếp nối phần Mở bài: Thật vậy … hoặc Đúng như vậy …
- HS tự làm trong vở bài tập
- Sau khi nêu lí lẽ, cho HS viết đoạn phân tích lí lẽ.
13. Nên viết đoạn phân tích lí lẽ như thế nào? 
- Nên phân tích lí lẽ nào trước?
- Nên nêu lí lẽ trước rồi phân tích sau hay ngược lại?
HS: Sau khi nêu luận điểm chính, ta viết luận điểm phụ (lí lẽ) rồi phân tích lí lẽ.
Lí lẽ (kết hợp với dẫn chứng) nên phân tích theo trình tự : 
- từ xưa  nay;
- từ nơi gần (ở Việt Nam)  nơi xa ( ơÛ nước ngoài); 
-  từ lĩnh vực thông thường  mở rộng ra các lĩnh vực khác …
14. Tương tự như thế, nên viết đoạn nêu dẫn chứng như thế nào?
+ HS chọn một trình tự phù hợp
HS: Nên nêu lí lẽ trước làm câu chủ đề của đoạn rồi phân tích sau thì ý tưởng mới rõ ràng, rành mạch. Viết đoạn nêu các dẫn chứng tiêu biểu về những người nổi tiếng, vì ai cũng biết họ nên dễ có sức thuyết phục.
15. Cần làm gì để các đoạn sau của Thân bài liên kết được với đoạn trước đó?
HS: Cần dùng các phương tiện liên kết.
16. Ngoài những cách nói “Đúng như vậy…” hay “Thật vậy…”, có cách nào khác nữa không?
HS: Có thể dùng những cách nói khác như: Ngoài ra, vả lại, không những … mà… còn …, hơn nữa, và, rồi, v.v…
* Viết Kết bài:
17. Cần làm gì để đoạn Kết bài liên kết được với đoạn thân bài  trước đó?
HS:  Có thể dùng từ ngữ chuyển đoạn: Tóm lại…, hoặc nhắc lại ý trong phần Mở bài: “Câu tục ngữ đã cho ta bài học …
- GV: cho HS đọc và nhận xét một vài đoạn Kết bài ở mục 3c/SGK/50 hoặc nhận xét những Kết bài mà HS tự làm.
+ HS đọc và nhận xét dựa trên câu hỏi của GV
18. Kết bài ấy đã hô ứng với Mở bài chưa? (Tìm những từ ngữ ở phần Mở bài và kết bài có ý nghĩa tương ứng)
- MB1 và KB1: đều nhắc đến hoài bão, ý chí, nghị lực …
- MB2 và KB2: đều nhắc đến sống, ý chí, nghị lực …
- MB3 và KB3: đều nhắc đến niềm tin, nghị lực, thành công…
 Vậy Kết bài đã hô ứng với Mở bài
19. Kết bài cho thấy luận điểm đã được chứng minh chưa?
HS:  Do có sự hô ứng nên Kết bài cho thấy luận điểm đã được chứng minh.
4. Đọc lại và sửa chữa:
20. Sau khi làm xong bài văn, bước cuối cùng là gì?
HS: Đọc lại và sửa chữa những chỗ sai sót.
HS đọc Ghi nhớ SGKù/50
Hoạt động 3: Luyện tập củng cố kiến thức.
- Cho HS đọc hai đề văn
21. Em sẽ làm theo các bước như thế nào?
HS:  Câu tục ngữ và bài thơ được nêu ra để chứng minh đều mang ý nghĩa khuyên nhủ con người phải bền lòng, không nản chí (tương tự như ý nghĩa của câu  Có chí thì nên) . Vì thế ta có thể làm như các bước trong bài học trên và có thể tham khảo dàn bài đã nêu.
22. Hai đề này có gì giống và khác so với đề văn đã làm mẫu ở trên?
HS: Tuy nhiên hai đề này không tuyệt đối giống nhau. Ngoài sự khác nhau về phần diễn giải thì phần chứng minh cũng có chỗ khác nhau:
- Khi chứng minh cho câu Có công mài sắt, có ngày nên kim, cần nhấn mạnh vào chiều thuận: Hễ có lòng bền bỉ, chí quyết tâm thì việc khó như mài sắt (cứng rắn, khó mài) thành kim (bé nhỏ) cũng có thể hoàn thành. 
- Còn khi chứng minh cho bài Không có việc gì khó …, cần chú ý cả hai chiều thuận nghịch: Một mặt, nếu lòng không bền thì không làm được việc; còn đã quyết chí thì việc dù lớn lao, phi thường như đào núi, lấp biển cũng có thể làm nên.

	I. Tìm hiểu bài:
   1. Mục đích và phương pháp chứng minh: 
      a. Trong đời sống:
      Ví dụ 1: SGK/41
      - Tại sao em không thuộc bài? 
      - Con lấy điện thoại của bố phải không?
      - Ai làm bể bình hoa? 
     









 → Khi cần chứng minh một điều gì đó ta nói là thật, thì ta dẫn sự việc ấy ra, dẫn người chứng kiến việc ấy.
      

b. Trong văn nghị luận:
      Ví dụ 2: SGK/41
      - Văn bản: “Đừng sợ vấp ngã”
      - Lí lẽ:
         + Vấp ngã là thường
         + Những người nổi tiếng cũng từng vấp ngã nhưng vấp ngã không gây trở ngại cho họ trở thành nổi tiếng.
      - Dẫn chứng: 
         + Oan – Đi – xnây từng bị tòa báo sa thải → Sáng tạo nên Ñi – xnaây – len. 
         + Lúc còn học ở phổ thông Lu – I Pa – xtơ chỉ là một học sinh trung bình → Nhà khoa học Pháp.
         + Lép Tôn – Xtôi bị đình chỉ học Đại học → Nhà văn Nga vĩ đại.
         v.v…
      


































→ Chứng minh trong văn nghị luận là cách dùng những lí lẽ, bằng chứng chân thực đã được thừa nhận.
  


 2. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh:
   Đề bài: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.
   1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
      a. Tìm hiểu đề:
      - Kiểu bài: Nghị luận chứng minh
      - Vấn đề nghị luận: Vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. 
      - Phạm vi: Thực tế đời sống, học tập.
      b. Tìm ý:
      - “Chí” là gì?
      - “Nên” là gì?
      - “Có chí thì nên” là gì?
      - Câu tục ngữ khuyên ta điều gì?
      - Trong đời sống, học tập, biểu hiện của “Có chí thì nên” ra sao?
      - Dẫn chứng: (SGK/48 – 49)
   

















2. Lập dàn bài:
      a. Mở bài:
      - Ý chí, nghị lực, sự kiên trì là điều kiện để dẫn đến thành công trong sự nghiệp → Nêu vấn đề đặt ra (Luận đề).
      - Dẫn dắt.
      - Chân lí đó được thể hiện rõ trong cuộc sống, học tập → Nêu định hướng chứng minh.
      b. Thân bài:
      * Giải thích:
         - “Chí”: là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì.
         - “Nên”: kết quả đạt được, thành công.
         - Câu tục ngữ khuyên ta: Chí là điều quan trọng để con người vượt qua trở ngại, không có chí thì không làm được gì.
      * Chứng minh:
         - Lí lẽ: Những người có chí đều thành công. Chí giúp người ta vượt qua những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được.
         - Dẫn chứng: 
            + Trong lịch sử: (Xưa – Nay)
            + Trong đời sống: Bác Hồ, Lương Đình Của, Nguyễn Ngọc Kí,…
      c. Kết bài:
         - Mọi người nên tu dưỡng ý chí bắt đầu từ những việc nhỏ, để khi ra đời làm được việc lớn.
   3. Viết bài:
      - Mở bài
      - Thân bài
      - Kết bài
   

















































4. Đọc lại và sửa chữa:


II. Tổng kết: Ghi nhớ 1, 2/42, 50

III. Luyện tập: SGK/43, 51



Luyện tập:
Bài tập 1: SGK/43
- GV gọi HS đứng lên đọc lại văn bản “Không sợ sai lầm” SGK/43
 a ) Bài văn nêu luận điểm : Không sợ sai lầm 
* Những câu mang luận điểm đó:
+ Luận điểm phụ 1: Không có người nào mà không bao giờ phạm sai lầm (Đoạn 1 của văn bản).
+ Luận điểm phụ 2: 1 người mà lúc nào cũng sợ thất bại, sai lầm thì không bao giờ có thể tự lập được. (Đoạn 2, 3 của văn bản).
+ Luận điểm phụ 3: Những biểu hiện khác nhau của người phạm sai lầm (Đoạn 4 của văn bản).
+ Luận điểm kết luận: Đoạn cuối cùng của văn bản (Đoạn 5).
b ) Để chứng minh luận điểm của mình, người viết đã nêu ra những luận cứ: (Đoạn 2, đoạn 4 của văn bản).
 Những luận cứ ấy rất hiển nhiên và có sức thuyết phục cao .
 c ) Cách lập luận chứng minh của bài này khác bài “Đừng sợ vấp ngã”: người viết dùng lí lẽ để chứng minh.
Bài tập 2: SGK/51
Đề 1:Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Đề 2: Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
			(Hồ Chí Minh)
a) Với hai đề này, ta có thể thực hiện bốn  bước (tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa) tương tự như đề Có chí thì nên.
b)  Điểm giống và khác nhau  giữa hai đề văn trên với đề “Có chí thì nên”:
*  Giống nhau: Cả ba đề đều có ý nghĩa khuyên nhủ con người phải bền lòng, không nản chí.
 * Khác nhau:
_ Khi chứng minh cho câu “Có chí thì nên”, “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, cần nhấn mạnh vào chiều thuận: Hễ có lòng bền bỉ, chí quyết tâm thì việc khó như mài sắt  thành kim cũng có thể hoàn thành, thì ta sẽ thành công trong sự nghiệp.
_ Còn khi chứng minh cho bài Không có việc gì khó …, cần chú ý cả hai chiều thuận nghịch : 
+ Một mặt, nếu lòng không bền thì không làm được việc; 
+ Còn đã quyết chí thì việc dù lớn lao, phi thường như đào núi, lấp biển cũng có thể làm nên.
IV. Củng cố: 
V. Dặn dò: Xem lại bài và học Ghi nhớ SGK/42,50, chuẩn bị bài “Luyện tập lập luận chứng minh”.
VI. Rút kinh nghiệm:
	
	
	
	
	

==========o0o==========
Tiết 92: 
LUYỆN TẬP LẬP LUẬN CHỨNG MINH

I. Mục tiêu cần đạt: 
Giúp HS:
- Củng cố những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận chứng minh.
- Vận dụng được những hiểu biết đó vào việc làm một bài văn chứng minh cho một nhận định, một ý kiến về một vấn đề xã hội gần gũi, thân thuộc.
- Tiếp tục rèn kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài, đọc lại bài.
-  Luyện tập các bước làm bài văn lập luận chứng minh.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: đọc SGK , SGV, tài liệu tham khảo, soạn giáo án, ĐDDH.
- Học sinh: Tự học theo hướng của GV; đọc SGK, chuẩn bị bài mới.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động:
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ: 
3.Giới thiệu bài mới: 
Các em đã học về cách làm một bài văn lập luận chứng minh ở tiết trước. Để giúp các em không chỉ nắm chắc hơn mà còn vận dụng thành thạo hơn những kiến thức và kĩ năng đã học về văn chứng minh, tiết naỳ ta sẽ luyện tập cách làm bài lập luận chứng minh . Muốn vậy ở tiết này các em phải nâng cao tính tích cực, mạnh dạn,  chủ động, sáng tạo trong luyện tập.

	Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: GV cho đề bài luyện tập 
Yêu cầu HS đọc đề bài.

Hoạt động 2: Luyện tập 
Thực hiện các bước làm bài.
1.  Nhắc lại các bước làm một bài văn lập luận chứng minh? 
HS:  4 bước  tìm hiểu đề –tìm ý; Lập dàn bài; Viết bài; Kiểm tra lại
2.  Hãy thự hiện bước tìm hiểu đề cho đề bài trên? (kiểu bài – nội dung vấn đề cần chứng minh – tính chất –phạm vi  của đề)
HS: 
- Kiểu bài : chứng minh 
- Vấn đề chứng minh: Lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng –một đạo lý  sống đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Tính chất- phạm vi :  Tính chất khuyên nhủ  -Từ thực tế đời sống chứng minh điều trên là đúng đắn.
3.  Sau bước tìm hiểu đề, ta sẽ tìm ý. Tìm ý bằng cách nào? Tại sao phải tìm ý?
HS: Đặt câu hỏi – tìm ý để bài không bị thiếu ý.
4.  Em hãy tìm ý cho đề trên?
HS: thực hiện yêu cầu
GV: Thế nào là “Ăn quả ...,Uống nước...?Ăn quả là gì? Kẻ trồng cây là ai? Nguồn là gì? Ý nghĩa chung 2 câu tục ngữ là gì? Những biểu hiện nào trong đời sống chứng minh cho đạo lý “Ăn quả nhớ ..., Uống nước...”? ( SGK/51,52) 
5.  Ngoài những nội dung biểu hiện ở điểm c SGK, em thấy có thể bổ sung thêm những nội dung nào khác nữa? Suy nghĩ của em về đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”? 
HS bộc lộ
6.  Trình bày dàn ý em đã chuẩn bị ở nhà?
7.  Phần Mở bài em định nêu gì?
HS : Giải thích  nghĩa 2 câu tục ngữ và chứng minh.
8.  Phần đầu của Thân bài có mấy nội dung chính ?
9.  Câu tục ngữ này hiểu theo nghĩa nào? 
HS: Nghĩa đen và bóng
10. Giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ?
11. CHTL: Phần chứng minh cần triển khai mấy luận đểm phụ? Đó là những luận điểm nào? Có những dẫn chứng nào chứng minh cho các luận điểm trên?
HS: 2 luận điểm, 2 luận điểm này bắt buộc phải chứng minh theo chiều dọc lịch sử (theo thời gian): (1) Từ xưa biết ơn và nhớ ơn là đạo lí là truyền thống của dân tộc ta . ..(2) Nay đạo lý về lòng biết ơn  vẫn được thế hệ con cháu tiếp tục phát huy...
12.  Các dẫn chứng này em sắp xếp thế nào? Sau đó em sẽ trình bày điều gì? Theo các trình tự nào?
HS: Theo trình tự thời gian; lòng biết ơn được thể hiện qua các việc làm cụ thể từ trước tới nay.
13. Kết bài em sẽ trình bày điều gì?
HS: Khẳng định lại truyền thống, đạo lý tốt đẹp “ biết ơn” của dân tộc –liên hệ bản thân.
- Cần xem xét với Mở bài xem đã phù hợp về nội dung với kết bài chưa?
* Viết bài 
 Mở bài và kết  bài ( nhóm 1). phần Thân bài  đoạn giải thích (nhóm 2 ), đoạn chứng minh (nhóm 3,4)  đại diện nhóm trình bàynhận xét.  
HS: Viết đoạn dẫn chứng theo trình tự trước- sau,  xưa – nay
- GV chú ý sửa lỗi danh từ, diễn đạt cách nêu luận điểm, luận cứ, lập luận của HS.
	I. Đề bài:
      Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ  kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”.
II. Luyện tập:
   1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
      a. Tìm hiểu đề:
- Kiểu bài: Nghị luận chứng minh
- Vấn đề cần chứng minh: Lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả để mình được hưởng – một đạo lí sống đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Tính chất – phạm vi: Bằng thực tế đời sống chứng minh điều nêu ở trên là đúng.
      b. Tìm ý:
- Thế nào là “Ăn quả nhớ  kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”?
- “Ăn quả” là gì? 
- “Kẻ trồng cây” là ai?
- “Nguồn” là gì?
- Ý nghĩa chung 2 câu tục ngữ là gì?
- Những biểu hiện nào trong đời sống chứng minh cho đạo lí “Ăn quả nhớ  kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”?
- v.v…
    2. Lập dàn ý:
      a. Mở bài:
- Lòng biết ơn những người đã tạo ra thành quả lao động cho ta được hưởng, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. (Dẫn dắt)
- Dẫn câu tục ngữ.
- Chân lí ấy luôn hiện hữu trong thực tế cuộc sống xưa nay. (Định hướng và phạm vi chứng minh)
      b. Thân bài:
* Giải thích 2 câu tục ngữ trên:
+ Thế nào là “Ăn quả nhớ  kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”?
+ Câu tục ngữ nêu lên một sự việc: có ăn được những trái chín mọng, với hương vị ngọt ngào, ta phải nhớ công lao vun xới, chăm trồng của người trồng nên chúng. Cũng như người uống ngụm nước trong mát phải nhớ tới cội nguồn – nơi sản sinh của dòng nước.
+ Từ nghĩa thực đó ta ngầm hiểu: “Ăn quả”, “Uống nước” là hưởng thụ những thành quả lao động, còn “người trồng cây”, “nguồn” tức là người đã làm nên thành quả ấy.
- Ý nghĩa của 2 câu tục ngữ: Chúng ta là người hưởng thụ những thành quả lao động do người khác đem lại thì phải nhớ ơn họ. 
* Chứng minh:
- Từ xưa, biết ơn và nhớ ơn là truyền thống đạo lí làm nên bản sắc, tính cách và vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn của người Việt Nam.
- Dẫn chứng: 
+ Gia đình thờ cúng ông bà, tổ tiên, người có công,…
+ Xây dựng các lăng tẩm, nghĩa trang liệt sĩ,…
+ Lòng biết ơn được tiếp tục phát huy, là cơ sở của đạo làm người. Một xã hội chỉ thực hiện tốt đẹp khi được xây dựng vững vàng trên nền tảng đạo lí. Để biết ơn người trồng cây, nhớ tới nguồn thời đại ngày nay các thế hệ con cháu tiếp tục phát huy.
+ Lấy tên họ đặt tên các con đường, các trường học: Quang trung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi,…
+ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch.
+ Lấy ngày 27/7 làm ngày thương binh liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày Nhà giaó Việt Nam.
      3. Kết bài: 
- Khẳng định đạo lí tốt đẹp của dân tộc.
- Là học sinh phải trau dồi phẩm chất đạo đức để có hành động đúng đắn với cha mẹ, thầy cô, … người đạ tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho ta hưởng thụ.
   3. Viết đoạn văn:
- Viết phần mở bài
- Viết các đoạn phần thân bài
- Viết phần kết bài
   4. Đọc và sữa chữa:




IV. Củng cố: 
V. Dặn dò: Xem lại bài, chuẩn bị bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ”.
VI. Rút kinh nghiệm:
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